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Tóm tắt: Trên cơ sở một cuộc khảo sát trực tuyến và các nghiên
cứu trưêng hợp, bài viết trình bày ba phát hiện chính, cụ thể
như sau. Thứ nhất, hiện nay đã có nhiều dịch vụ hỗ trợ dành cho
ngưêi đồng tính nữ ®ưîc triển khai ở các cấp độ khác nhau, trong
đó, dịch vụ tư vấn tâm lý phát triển nhất với nhiều hình thức đa
dạng. Tuy nhiên, một số nhu cầu quan trọng của ngưêi đồng
tính nữ như chăm sóc sức khỏe, tìm việc làm thì vẫn chưa có các
dịch vụ hỗ trợ đáp ứng. Thứ hai, các dịch vụ gặp một số hạn chế
trong việc đảm bảo tính bền vững, không thực hiện đầy đủ tiến
trình can thiệp, hoặc phân bố địa bàn tác động không đồng đều.
Tuy nhiên, nhìn chung các dịch vụ hỗ trợ đã khá chuyên nghiệp
trong cách thức tổ chức, triển khai. Thứ ba, một số nhân viên xã
hội vẫn thể hiện thái độ kì thị tiềm ẩn với ngưêi sử dụng dịch
vụ, khiến ngưêi đồng tính nữ cảm thấy không thoải mái và
không an toàn khi sử dụng các dịch vụ này. 

Từ khóa: Ngưêi đồng tính nữ; Dịch vụ hỗ trợ.
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1. Dẫn nhập 

ở Việt Nam, theo ưíc tính của Viện Kinh tế - Môi trưêng và Xã hội, số

lưîng ngưêi đồng tính và song tính trong độ tuổi 15-59 khoảng 1,65 triệu

ngưêi – chiếm 3% tổng dân số cả nưíc (ISEE, 2012). Mặc dù quan hệ đồng

tính ở Việt Nam không bị tội phạm hóa, nhưng sự kỳ thị với những nhóm

thiểu số tính dục vẫn còn rất phổ biến. Kết quả của một số nghiên cứu gần

đây cho thấy: 87% ngưêi ®ưîc hái vẫn hiểu sai (ít hoặc nhiều) về ngưêi đồng

tính (Nguyễn Thu Nam, 2012), và chỉ có 33,7% ý kiến ủng hộ hôn nhân cùng

giới (Đặng Nguyên Anh, 2013). Chính thái độ tiêu cực này khiến cho cộng

đồng ngưêi đồng tính gặp rất nhiều bất lợi trong cuộc sống.

Trong nhóm thiểu số tính dục (đồng tính, song tính và chuyển giới), ngưêi

đồng tính nữ ®ưîc cho là chịu nhiều thiệt thòi hơn cả. Lý do là vì sự kỳ thị và

phân biệt đối xử mà ngưêi đồng tính nữ phải trải qua là sự kỳ thị hai tầng: là

phụ nữ và là đồng tính. Theo một số nghiên cứu ®ưîc thực hiện ở Việt Nam

(Lê Hồng Giang và cộng sự, 2009; Nguyễn Quỳnh Trang và cộng sự, 2010;

Nguyễn Tuấn Anh và cộng sự, 2014), ngưêi đồng tính nữ thưêng phải chịu sự

kì thị dưíi nhiều hình thức: từ lời nói dÌm pha, ánh mắt thiếu thiện cảm, dò

xét, bị đánh đập, cho đến sự bất công trong việc đánh giá chất lưîng công

việc, trả lư¬ng thấp hơn hoặc gặp khó khăn khi tuyển dụng.

Có thể thấy rằng ngưêi đồng tính nữ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc

sống. Điều này đặt ra yêu cầu đối với những ngưêi làm công tác xã hội là phải

xây dựng hệ thống dịch vụ hỗ trợ phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm

đối tưîng yếu thế này. ở Việt Nam hiện nay, một số cơ quan, tổ chức đã và

đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ dành cho nhóm thiểu số tính dục. Câu hỏi đặt

ra là: các dịch vụ hỗ trợ dành cho ngưêi đồng tính nữ đã chuyên nghiệp hay

chưa? Bài viết của chúng tôi sẽ góp phần trả lời câu hỏi này. 

Bài viết dựa trên một số kết quả nghiên cứu của đề tài “Nhu cầu và mức

độ tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ của ngưêi đồng tính nữ ở Hà Nội từ góc nhìn

của công tác xã hội”. Đây là một nghiên cứu ®ưîc thực hiện trên cơ sở khảo

sát trực tuyến với 109 ngưêi đồng tính nữ sinh sống tại Hà Nội, kết hợp với

phỏng vấn sâu 5 ngưêi sử dụng dịch vụ, 5 ngưêi cung cấp dịch vụ cho ngưêi

đồng tính nữ, bao gồm các nhân viên công tác xã hội cung cấp dịch vụ tham

vấn, nâng cao năng lực, vận động chính sách cho ngưêi đồng tính nữ, và 1

cuộc thảo luận nhóm đồng tính nữ.(1) Những phần viết dưíi đây sẽ tập trung
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vào hai nội dung chủ yếu: các dịch vụ hỗ trợ hiện có dành cho ngưêi đồng

tính nữ ở Hà Nội và tính chuyên nghiệp của các dịch vụ này. 

2. Các dịch vụ hỗ trợ dành cho ngưêi đồng tính nữ ở Hà Nội 

Hà Nội là thành phố có cộng đồng đồng tính nói chung và đồng tính nữ

nói riêng phát triển mạnh mẽ (Natalie Newton, 2012). Đây cũng là nơi có

nhiều dự án hỗ trợ ngưêi đồng tính ®ưîc triển khai(2). Vì thế, ngưêi đồng tính

nữ ở địa bàn này có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ lớn hơn so với ngưêi

đồng tính nữ ở các tỉnh, thành khác ở phía Bắc (Nguyễn Tuấn Anh và cộng

sự, 2014). Kết quả nghiên cứu định tính và định lưîng cho thấy một số dịch

vụ hỗ trợ dành cho ngưêi đồng tính nữ hiện đang ®ưîc triển khai ở Hà Nội

bao gồm: 

1/ Dịch vụ tư vấn tâm lý thông qua tư vấn trực tiếp(3), tư vấn qua điện

thoại(4), tư vấn qua chat/email/website(5), tư vấn qua hộp thư thoại(6), tư vấn qua

chư¬ng trình radio(7). 

2/ Dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý(8). 

3/ Dịch vụ kết nối cộng đồng(9). 

4/ Dịch vụ nâng cao năng lực(10).

5/ Dịch vụ vận động chính sách. 

6/ Dịch vụ hỗ trợ cha mÑ/ngưêi thân của ngưêi đồng tính nữ(11).

Như vậy, có thể thấy là trong thực tế đã có nhiều dịch vụ hỗ trợ dành cho

ngưêi đồng tính nữ đã và đang ®ưîc triển khai. Các dịch vụ này đa phần đều

®ưîc cung cấp miễn phí nhưng cũng có một số dịch vụ mà nếu tiếp cận, ngưêi

đồng tính nữ phải trả một phần chi phí (400.000đ – 600.000đ/giê tư vấn trực

tiếp và 1.800đ/phót khi tư vấn online).(12)

Dịch vụ tư vấn tâm lý ®ưîc ghi nhận là phát triển mạnh nhất trong tất cả

các dịch vụ hỗ trợ dành cho ngưêi đồng tính nữ. Khảo sát thực tế tại một văn

phòng tư vấn cho ngưêi đồng tính nữ ở Hà Nội cho thấy số lưîng ngưêi sử

dụng hình thức tư vấn gián tiếp vưît trội so với hình thức tư vấn trực tiếp, cụ

thÓ như sau.

Trong 4 năm (từ 2010 đến 2013), văn phòng tư vấn này tiếp nhận 3.664 ca

tư vấn qua điện thoại và 15.273 ca tư vấn qua hộp thư thoại. Trong khi đó, số

lưîng ca tư vấn trực tiếp tại văn phòng chỉ trên dưíi 10 ca/n¨m. Sự phát triển
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của các hình thức tư vấn gián tiếp ®ưîc cho là phù hợp với đặc điểm tâm lý

đặc thù của ngưêi đồng tính nữ. Họ ngại tiếp xúc với ngưêi lạ và sợ bị lộ

thông tin ra ngoài (Lê Hồng Giang, 2010), do đó, họ ưu tiên lựa chọn hình

thức tư vấn gián tiếp – không cần gặp mặt trực tiếp. 

Một điểm đáng chú ý khác là các dịch vụ hỗ trợ ®ưîc phân chia theo các

cấp độ tác động: không chỉ ở cấp độ cá nhân ngưêi đồng tính nữ mà hưíng

tới cả cấp độ trung mô (gia đình và nhóm) và cấp độ vĩ mô (tạo môi trưêng

an toàn hơn cho ngưêi đồng tính). Trong đó cấp độ vi mô là dịch vụ tư vấn

tâm lý, dịch vụ tư vấn pháp lý và dịch vụ nâng cao năng lực; cấp độ trung mô

là dịch vụ kết nối cộng đồng và dịch vụ hỗ trợ cho cha mÑ/ngưêi thân; cấp độ

vĩ mô là dịch vụ vận động chính sách. Việc triển khai các dịch vụ hỗ trợ trên

cả 3 cấp độ tạo nên một hệ thống hỗ trợ khá toàn diện dành cho ngưêi đồng

tính nữ. Tuy nhiên, với một số nhu cầu đã từng ®ưîc nhắc tới trong các nghiên

cứu trưíc đây như chăm sóc sức khỏe và tìm việc làm (Nguyễn Quỳnh Trang

và cộng sự, 2010; Nguyễn Tuấn Anh và cộng sự, 2014) thì vẫn chưa có các

dịch vụ hỗ trợ tư¬ng ứng. 

3. Tính chuyên nghiệp trong hình thức tổ chức, thực hiện các dịch vụ
hỗ trợ

Để đánh giá tính chuyên nghiệp trong hình thức tổ chức, thực hiện các

dịch vụ hỗ trợ, trưíc hết, chúng ta đi sâu phân tích một số trưêng hợp cụ thể.

Đầu tiên là với dịch vụ nâng cao năng lực cho ngưêi đồng tính nữ, thực hiện

Bảng 1. Tổng kết ®ưêng dây tư vấn dành cho ngưêi đồng tính nữ
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chủ yếu qua hình thức nhóm đồng đẳng – nhóm tự lực. Sau đây chúng ta

nghiên cứu trưêng hợp của nhóm Cầu Vồng.(14)

Trưêng hợp nhóm đồng tính nữ Cầu Vồng phản ánh nhiều điểm đáng lưu

ý. Thứ nhất, dịch vụ hỗ trợ mà nhóm đang ®ưîc tiếp cận là dịch vụ nâng cao

năng lực. Hình thức tổ chức của dịch vụ này là thông qua sinh hoạt nhóm

đồng đẳng (peer support groups) với thành viên có cùng đặc điểm chung và

hoàn cảnh yếu thế (Kindermann và cộng sự, 2004). Với nhóm Cầu Vồng,

Nhóm đồng tính nữ Cầu Vồng(13) 

Nhóm Cầu Vồng ®ưîc thành lập vào tháng 11/2011 với 8 thành viên

là ngưêi đồng tính nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau (16-29 tuổi). Từ 8

thành viên ban đầu, năm 2012, nhóm mở rộng số lưîng lên 13 thành

viên, nhưng đến năm 2013, do nhiều nguyên nhân (một số bạn học

xong đại học ở Hà Nội, quyết định về quê làm việc; một số bạn bắt đầu

đi làm nên không thể sắp xếp thời gian tham gia sinh hoạt cùng

nhóm), số lưîng thành viên giảm xuống còn 7 ngưêi. Với 7 thành viên

nòng cốt này, nhóm duy trì hoạt động gặp mặt hàng tháng (2

lần/tháng) tại văn phòng tổ chức X– đơn vị bảo trợ của nhóm. Nội

dung trong các buổi sinh hoạt chủ yếu nhằm tìm hiểu kiến thức liên

quan đến đa dạng tính dục và học kỹ năng ứng phó trưíc sự kỳ thị

thông qua hoạt động chơi trò chơi và thảo luận nhóm; các thành viên

cũng dành nhiều thời gian để chia sẻ cảm xúc nhằm giải tỏa tâm lý

căng thẳng. Mỗi buổi sinh hoạt đều có sự tham gia của nhân viên xã

hội đến từ tổ chức X, cùng trưëng nhóm điều phối sinh hoạt. Ngoài ra,

tổ chức X cũng hỗ trợ về mặt tài chính cho nhóm (cho mưîn phòng

sinh hoạt, chuẩn bị văn phòng phẩm, đồ ăn giữa giờ, hỗ trợ tiền điện

thoại cho trưëng nhóm và chi phí đi lại cho các thành viên). Cuối năm

2014, dự án hỗ trợ của tổ chức X kết thúc, nhóm Cầu Vồng ®ưîc

chuyển giao hoàn toàn quyền tự chủ và tự quyết. Khi không có sự hỗ

trợ về mặt tài chính, hoạt động của nhóm trầm xuống và gần như tan

rã. Nhóm chỉ gặp mặt trong một số buổi đi chơi chung hoặc sinh nhật

thành viên nhóm.



Lê Thị Mai Trang & Nguyễn Tuấn Anh 37

thông qua các buổi sinh hoạt nhóm, thành viên học ®ưîc kinh nghiệm ứng

phó đối với các sự kiện căng thẳng trong cuộc sống và nâng cao kiến thức

về đa dạng tính dục. Các thành viên cũng ®ưîc giải tỏa cảm xúc cô đơn và

căng thẳng khi có môi trưêng an toàn với những ngưêi có cùng hoàn cảnh

giống mình.  

Thứ hai, vai trò của ngưêi trưëng nhóm rất ®ưîc nhấn mạnh trong mô hình

nhóm đồng đẳng Cầu Vồng. Ngưêi trưëng nhóm đóng vai trò điều hành sinh

hoạt nhóm. Nhân viên xã hội ở đây chỉ đóng vai trò gián tiếp, định hưíng và

cùng trưëng nhóm điều hành nhưng không quyết định thay, làm thay cho

nhóm. Điều này đáp ứng yêu cầu của mô hình công tác xã hội nhóm (Alissi,

1980). 

Thứ ba, trong suốt 4 năm (từ 2011 – 2014), tổ chức X chỉ bảo trợ cho một

nhóm đồng tính nữ. Số lưîng thành viên nhóm luôn biến động và giảm từ 13

cho đến 7 ngưêi. Như vậy, cho đến cuối năm 2014, chỉ 7 ngưêi đồng tính nữ

®ưîc tiếp cận và sử dụng dịch vụ nâng cao năng lực từ tổ chức X. Mét con số

rất khiêm tốn so với 109 ngưêi đồng tính nữ tham gia khảo sát. 

Thứ tư, không khó để nhận ra sự phụ thuộc của nhóm với đơn vị bảo trợ.

Gần như mọi kinh phí hoạt động của nhóm đều do tổ chức X tài trợ (địa

điểm họp, văn phòng phẩm, đồ ăn giữa giờ…). Chính điều này tạo nên tâm

lý lệ thuộc, khiến nhóm gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu phải tự lực một

mình. Trong thực tế, nhóm đã không thể tồn tại sau khi mất đi sự hỗ trợ từ

tổ chức X. 

Từ trưêng hợp nhóm Cầu Vồng, có thể thấy rằng dịch vụ nâng cao năng

lực dành cho ngưêi đồng tính nữ hiện ®ưîc triển khai khá chuyên nghiệp dưíi

mô hình nhóm đồng đẳng. Tuy nhiên, mô hình này gặp một số hạn chế trong

khâu tổ chức như chỉ tập trung vào một nhóm nhỏ những ngưêi hưëng lợi và

không đảm bảo tính bền vững sau khi chuyển giao. 

Tiếp tục tìm hiểu về tính chuyên nghiệp của một dịch vụ hỗ trợ khác,

chóng ta phân tích một ca tư vấn qua điện thoại của chị Mai Thị Hoa(15) từ

®ưêng dây tư vấn dành cho đồng tính nữ và gia đình của họ.

Ca tư vấn với khách hàng Mai Thị Hoa phản ánh nhiều điểm đáng lưu ý.

Thứ nhất, khách hàng là một ngưêi mẹ có con là ngưêi đồng tính và đang có

vấn đề về mặt tâm lý (lo lắng, đau khổ, tuyệt vọng). Kết quả tư¬ng tác giữa

khách hàng và tư vấn viên suốt 3 tháng khá tích cực khi ngưêi mẹ giải tỏa
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Khách hàng Mai Thị Hoa

Khách hàng là chị Mai Thị Hoa, 43 tuổi, có con gái đang là sinh

viên. Khoảng đầu năm 2013, chị Hoa phát hiện ra con gái mình đang

yêu một cô gái ở Nam Định. Chị đọc trộm tin nhắn của con, tìm hiểu

trên facebook và đọc nhật ký nên phát hiện ra điều này. Chị Hoa đã

thuyết phục con gái từ bỏ cô gái kia nhưng không ®ưîc. Chị chửi mắng

con, gọi con là “cave”, là đồ hư đốn, mất dạy. Chị tịch thu điện thoại

của con gái, lắp camera trong phòng để theo dõi con 24/24. Chị tìm về

nhà của bố mẹ cô gái kia ở Nam Định và sỉ vả bố mẹ cô gái không tiếc

lời vì đã không biết dạy dỗ con gái. Sau đó, chị Hoa tìm cho con gái

một cậu bạn trai - vốn là bạn thân từ nhỏ của con gái chị, và khuyến

khích cậu bạn kia quan hệ tình dục với con gái với hy vọng con trở lại

thành ngưêi dị tính. Mọi chuyện không thành vì con gái chị không

chấp nhận cậu bạn thân. Cùng quÉn, chị Hoa ®ưa con gái đi khám bác

sỹ, và đút lót cho bác sỹ để bác sỹ nói với con gái rằng đồng tính là do

bệnh, là a dua, một thời gian nữa sẽ khỏi. Tất cả những việc chị Hoa

làm vẫn không ngăn nổi con gái đến với cô gái kia. Trưíc một loạt

hành động của mẹ mình, cô con gái đã bỏ ra ngoài ở với bạn gái. Chị

Hoa đau khổ, không ăn uống gì và muốn tự tử để con gái tỉnh ngộ.

Khách hàng gọi đến ®ưêng dây tư vấn dành cho ngưêi đồng tính và

gia đình 24 lần trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm

2013. Mỗi lần tư vấn, chị lại kể lại câu chuyện như lần đầu tiên gọi

đến ®ưêng dây và nhờ tư vấn viên gọi điện thuyết phục con gái rằng

đồng tính là bệnh và có thể chữa. Khách hàng còn từ chối nghe tư vấn

viên cung cấp các thông tin liên quan đến đồng tính và đòi đổi tư vấn

viên liên tục nhằm gây áp lực với ®ưêng dây. Các tư vấn viên thay

phiên nhau làm việc với khách hàng Mai Thị Hoa và đặt nhiều câu

hỏi, giúp khách hàng tự trả lời các vấn đề của mình và giải tỏa tâm

lý căng thẳng. Sau một thời gian dài gọi điện đến ®ưêng dây, chị Hoa

chia sẻ rằng mình đã hiểu hơn về đồng tính nhưng vÉn chưa hoàn

toàn chấp nhận con là đồng tính, chị cũng không còn ý định tự tử nữa.

Từ tháng 1 năm 2014, khách hàng không gọi điện thoại đến ®ưêng

dây nữa. Các tư vấn viên cũng không nắm ®ưîc thông tin về cuộc sống

hiện tại của khách hàng.
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®ưîc tâm lý căng thẳng, từ bỏ ý định tự tử và hiểu hơn về đứa con đồng tính

của mình. 

Thứ hai, vÒ phư¬ng pháp, các tư vấn viên sử dụng các phư¬ng pháp đặc

thù của tham vấn là đặt câu hỏi gợi mở (Neukrug, 1999). Thay vì ®ưa ra lời

khuyên theo dạng hỏi – đáp (khách hàng hỏi – tư vấn viên trả lời), tư vấn

viên nâng cao năng lực cho thân chủ (cung cấp kiến thức về đồng tính) và

đặt câu hỏi để thân chủ tự đánh giá, tự nhận diện vấn đề và tự tìm ra phư¬ng

án giải quyết. 

Thư ba, theo quan điểm của Gegald Corey (1991),  hình thức tham vÊn/tư

vấn cá nhân, 1 khách hàng – 1 tư vấn viên là lý tưëng và tạo hiệu quả tư vấn

tốt nhất. Tuy nhiên, với trưêng hợp của khách hàng Mai Thị Hoa, mỗi lần gọi

điện đến ®ưêng dây, khách hàng lại gặp các tư vấn viên khác nhau. Điều này

khiến tư vấn viên không thể theo dõi cả tiến trình và sự thay đổi một cách liên

tục và chi tiết. Mỗi tư vấn viên lại có cách tiếp cận và cách tư vấn khác nhau

khiến cho khách hàng cảm thấy không thống nhất và thiếu sự gắn kết với tư

vấn viên. 

Thứ tư, tiến trình tư vấn chuyên nghiệp theo quan điểm của Neukrug gồm

có 6 bưíc: thiết lập mối quan hệ, thu thập thông tin, tìm giải pháp, thực hiện

kế hoạch, lưîng giá - kết thúc và theo dõi (Neukrug, 2012). Soi chiếu tiến

trình này vào ca tư vấn với chị Mai Thị Hoa, có thể thấy rằng tiến trình tư vấn

chưa ®ưîc thực hiện một cách đầy đủ. Trong 3 tháng, khách hàng gọi điện

thoại đến ®ưêng dây tư vấn 24 lần – tư¬ng ®ư¬ng với 24 lần tư vấn. Nhưng

với mỗi lần tư vấn, khách hàng lại kể lại câu chuyện như lần đầu tiên mình

gọi điện đến ®ưêng dây và tư vấn viên lại tư vấn lại nhưmét ca mới. Như vậy,

với mỗi cuộc điện thoại, tư vấn viên lại bắt đầu tiến trình thiết lập mối quan

hệ, thu thập thông tin, xác định vấn đề, hỗ trợ thân chủ tìm giải pháp. Sự lặp

lại tiến trình khiến cả thân chủ lẫn tư vấn viên mất nhiều thời gian, chưa kể

tới việc tư vấn viên không thể theo dõi và lưîng giá ca tư vấn một cách liên

tục và toàn diện. 

Thứ năm, quá trình theo dõi chưa ®ưîc chú trọng. Theo dõi là giai đoạn

cuối trong tiến trình tham vấn. Mặc dù sự trợ giúp đã kết thúc nhưng không

có nghĩa là ca tư vấn đã hoàn toàn chấm dứt. Hoạt động theo dõi giúp tư vấn

viên đánh giá ®ưîc mức độ thay đổi của thân chủ, đảm bảo kết quả thay đổi

mang tính bền vững. Kỹ thuật theo dõi có thể ®ưîc triển khai qua hình thức

điện thoại, thư từ hoặc gặp mặt trực tiếp (Neukrug, 2012). Với trưêng hợp của
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khách hàng Mai Thị Hoa, tư vấn viên không có hoạt động theo dõi đối với

khách hàng khi khách hàng không còn liên lạc với ®ưêng dây tư vấn nữa.

Điều này cho thấy tính bị động của các ca tư vấn qua điện thoại cũng như tính

thụ động của các tư vấn viên. Hoạt động tư vấn mới chỉ dừng ở việc giải quyết

những vưíng mắc trưíc mắt, chưa hưíng tới các thay đổi mang tính bền

vững. 

Từ các phân tích trên, có thể thấy là hoạt động tư vấn tâm lý dành cho

ngưêi đồng tính nữ ở Việt Nam hiện nay đã mang màu sắc của tư vấn – tham

vấn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, do hình thức tư vấn gián tiếp (qua điện thoại)

nên dịch vụ này vẫn còn hạn chế trong tiến trình tư vấn, mối quan hệ tư¬ng

tác và việc theo dõi sau khi kết thúc. 

4. Tính chuyên nghiệp của nhân viên trong quá trình cung cấp
dịch vụ

Để đánh giá tính chuyên nghiệp của nhân viên xã hội trong quá trình cung

cấp dịch vụ, chóng ta tìm hiểu thái độ của ngưêi cung cấp dịch vụ với ngưêi

sử dụng dịch vụ là đồng tính nữ. Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy một số nhân

viên xã hội, đặc biệt là những ngưêi mới vào nghề, vẫn còn tâm lý lo sợ và dÌ

dặt khi tiếp cận với các thân chủ yếu thế này: 

Lóc ®ưîc phân công vào dự án làm việc với ngưêi đồng tính nữ, mình không

thích và thậm chí còn rất buồn. Mình thích làm ở mảng giới nhưng không bao giờ

nghĩ là sẽ lại làm với ngưêi đồng tính. Mẹ mình lúc biết chuyện còn sợ bị lây nên

cứ tạo áp lực bắt mình nghỉ việc. Nói chung là chính bản thân mình dù đọc tài liệu

nhiều nhưng hồi đầu cũng hơi sợ (PVS nhân viên xã hội). 

Có thể thấy, ở nhân viên xã hội làm việc với ngưêi đồng tính nữ và gia đình

của những nhân viên này xuất hiện biểu hiện của chứng sợ ngưêi đồng tính –

homophobia. Theo Kimmel và cộng sự (2003), chứng sợ ngưêi đồng tính bao

gồm một loạt các cảm xúc và thái độ tiêu cực đối với ngưêi đồng tính như:

sợ hãi, chán ghét, khinh miệt, thành kiến và thù hận. Với trưêng hợp nhân

viên xã hội ở trên, mặc dù không thù hận và khinh miệt, nhưng vẫn có thái

độ chán nản, sợ hãi khi tiếp xúc với thân chủ của mình.(16)

Vì không hoàn toàn chấp nhận thân chủ là ngưêi đồng tính nên một số

nhân viên xã hội có thái độ kì thị thầm lặng. Họ không kì thị hay phân biệt

đối xử một cách rõ rệt, nhưng cách gọi tên và lời nói đã vô tình thể hiện sự kì

thị tiềm ẩn. Điều này khiến các thân chủ là đồng tính nữ cảm thấy chạnh lòng,
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bị tổn thư¬ng và cảm thấy không ®ưîc tôn trọng bởi nhân viên xã hội:  

Chị ấy cứ nói “bị đồng tính”, rồi thì “ngưêi đồng tính” và “ngưêi bình thưêng”

chứ không phải là “ngưêi đồng tính” và “ngưêi dị tính”. Thế hóa ra đồng tính là

bệnh nên mới “bị” và chúng em không phải là ngưêi bình thưêng µ? (PVS nữ, 23

tuổi, kinh doanh tự do).

Khi ngưêi cung cấp dịch vụ có chứng sợ ngưêi đồng tính, ngưêi sử dụng

dịch vụ thưêng cảm thấy không thoải mái và thiếu an toàn khi sử dụng các

dịch vụ. Điều này ảnh hưëng trực tiếp tới mức độ tiếp cận của ngưêi đồng tính

nữ với các dịch vụ hỗ trợ. Thực tế cho thấy một bộ phận lớn ngưêi đồng tính

nữ có nhu cầu đối với các dịch vụ hỗ trợ nhưng lại chưa sử dụng các dịch vụ

(Nguyễn Tuấn Anh và cộng sự, 2014). Kết quả khảo sát của cuộc khảo sát trực

tuyến 109 ngưêi đồng tính nữ ở Hà Nội đã ®ưîc đề cập đến ở trên cho thấy,

trong rất nhiều nguyên nhân khiến ngưêi đồng tính nữ không sử dụng dịch

vụ, yếu tố thái độ của ngưêi cung cấp đóng vai trò quan trọng. Điều này ®ưîc

thể hiện qua bảng 2.  

Bảng 2. Lý do ngưêi đồng tính nữ không sử dụng dịch vụ hỗ trợ
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Số liệu khảo sát ®ưîc trình bày ở bảng 2 cho thấy 42,20% ngưêi trả lời

không sử dụng dịch vụ hỗ trợ vì ngại tiếp xúc với nhân viên xã hội và 26,61%

sợ bị kì thị bởi nhân viên xã hội. Một điểm đáng lưu ý ở đây là đối tưîng

hưíng tới của các dịch vụ hỗ trợ là ngưêi đồng tính nữ – mét trong những

nhóm có nguy cơ dễ bị kì thị và phân biệt đối xử nhất trong xã hội (Lê Hồng

Giang, 2010). Với nhóm đối tưîng này, thái độ của ngưêi cung cấp dịch vụ

có vai trò quan trọng, giúp ngưêi sử dụng cảm thấy ®ưîc tôn trọng và an toàn.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy yếu tố “ngưêi cung cấp dịch vô/nh©n viên xã

hội thân thiện, tôn trọng ngưêi sử dụng dịch vụ” ®ưîc 81,61% ngưêi trả lời

đánh giá là rất quan trọng, quyết định việc ngưêi đồng tính nữ có sử dụng dịch

vụ hay không. 

Chứng sợ ngưêi đồng tính của nhân viên xã hội là ngưêi dị tính từng ®ưîc

đề cập đến trong nghiên cứu của Tully (1979). Tác giả này cũng cho rằng thái

độ của nhân viên xã hội khi cung cấp dịch vụ hỗ trợ sẽ phản ánh những định

kiến đối với ngưêi đồng tính ở môi trưêng xã hội rộng lớn hơn. Sống trong

một xã hội vẫn còn nhiều sự kỳ thị với ngưêi đồng tính như Việt Nam

(Nguyễn Thu Nam, 2012), ngưêi cung cấp dịch vụ dễ bị tác động bởi những

định kiến này, tạo nên chứng sợ ngưêi đồng tính. 

Câu hỏi đặt ra ở đây là: liệu nhân viên xã hội có nên là ngưêi đồng tính để

giảm sự kì thị với ngưêi sử dụng dịch vụ? Kết quả nghiên cứu của Hardman

(1997) đã phát hiện rằng những nhân viên xã hội là đồng tính nữ thể hiện thái

độ tôn trọng hơn đối với ngưêi sử dụng dịch vụ cũng là ngưêi đồng tính nữ.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là trong khi nhân viên xã hội là ngưêi dị tính cho

rằng chính xu hưíng tính dục là nguyên nhân gây ra khó khăn cho cuộc sống

của ngưêi đồng tính, thì nhân viên xã hội là ngưêi đồng tính lại cho rằng

nguyên nhân là từ “chứng sợ ngưêi đồng tính – homophobia” (Hardman,

1997). Điều này khiến cho nhân viên xã hội là ngưêi đồng tính đôi khi trở nên

cực đoan hóa. Vì thế, Hardman cho rằng, dịch vụ hỗ trợ dành cho ngưêi đồng

tính nữ không phải là lãnh địa riêng của bất kỳ ai. Nhân viên xã hội dù là

ngưêi dị tính hay là ngưêi đồng tính đều có vấn đề riêng liên quan đến cách

nhìn nhận với ngưêi đồng tính, và khi cung cấp dịch vụ, bản thân nhân viên

xã hội phải tự đánh giá và kiểm soát quan điểm riêng của mình để giữ ®ưîc

thái độ trung lập, bình đẳng và tôn trọng.

5. Kết luận 



Lê Thị Mai Trang & Nguyễn Tuấn Anh 43

Các phần trên đã trình bày một số phát hiện liên quan đến dịch vụ hỗ trợ

dành cho ngưêi đồng tính nữ ở Hà Nội và tính chuyên nghiệp của các dịch vụ

này. Đến đây chúng ta nhìn lại một số điểm chính. Thứ nhất, nhiều dịch vụ

hỗ trợ dành cho ngưêi đồng tính nữ ®ưîc triển khai ở Hà Nội, trong đó, dịch

vô tư vấn tâm lý phát triển nhanh và mạnh nhất, với nhiều hình thức tư vấn

khác nhau. Tất cả các dịch vụ tạo nên một hệ thống hỗ trợ khá toàn diện cho

ngưêi đồng tính nữ, tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ việc làm

vÉn chưa có dịch vụ hỗ trợ tư¬ng ứng. Thứ hai, các dịch vụ hỗ trợ ®ưîc triển

khai thực hiện tư¬ng đối chuyên nghiệp, học hỏi và thực hiện theo mô hình

quốc tế (ví dụ như dịch vụ tư vấn tâm lý và dịch vụ nâng cao năng lực). Tuy

nhiên, các dịch vụ đều gặp một số hạn chế trong việc đảm bảo sự thay đổi

mang tính bền vững (ví dụ như dịch vụ nâng cao năng lực), tiến trình thực

hiện bị lưîc bỏ (ví dụ như dịch vụ tư vấn tâm lý), phân bố địa bàn tác động

không đồng đều (ví dụ như dịch vụ hỗ trợ cho cha mẹ - ngưêi thân), hoặc sa

đà vào hoạt động cung cấp thông tin mà chưa thực hiện vai trò biện hộ (ví dụ

như dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý). Thứ ba, ở một số nhân viên xã hội xuất

hiện chứng sợ ngưêi đồng tính, khiến họ có thái độ và hành vi kì thị tiềm ẩn.

Điều này khiến ngưêi sử dụng dịch vụ cảm thấy không thoải mái và không an

toàn khi sử dụng các dịch vụ, hạn chế mức độ tiếp cận của ngưêi đồng tính

nữ với các dịch vụ hỗ trợ. Tuy nhiên, việc phân chia nhân viên xã hội là ngưêi

đồng tính để cung cấp dịch vụ cho ngưêi đồng tính là không cần thiết. Nhân

viên xã hội dù là ngưêi dị tính hay là ngưêi đồng tính đều phải tự đánh giá và

kiểm soát bản thân để giữ ®ưîc thái độ trung lập, bình đẳng và tôn trọng khi

cung cấp dịch vụ hỗ trợ.n

Chú thích

(1) Tên của tất cả những ngưêi cung cấp thông tin/nh÷ng ngưêi ®ưîc phỏng vấn

mà chúng tôi đề cập đến trong bài viết này không phải là tên thật.

(2) VÝ dô như CSAGA, CCIHP, ISEE, 6+.

(3) Ví dụ dịch vụ tư vấn – tham vấn tại văn phòng của ICS (Tổ chức bảo vệ và

thúc đẩy quyền của ngưêi đồng tính) và CSAGA (Trung tâm Nghiên cứu - ứng

dụng Khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên).

(4) Ví dụ dịch vụ tư vấn miễn phí dành cho ngưêi đồng tính nữ (04.37759335)

của Trung tâm CSAGA.

(5) Ví dụ dịch vụ tư vấn qua chat/email của Trung tâm CSAGA hoặc dịch vụ tư
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vấn qua website của Tổ chức ICS.

(6) Ví dụ dịch vụ tư vấn gián tiếp của Trung tâm CSAGA, khách hàng gọi điện

thoại đến ®ưêng dây 04.37759335 và chuyển tiếp tới các hộp thư thoại tự động

để nghe thông tin tư vấn.

(7) Ví dụ dịch vụ tư vấn qua tư¬ng tác radio trong chư¬ng trình “Thức đêm

cùng bạn”, với các chủ đề liên quan đến đồng tính nữ, các chuyên gia nhận kết

nối từ khách hàng gọi điện đến và tư vấn trực tiếp. 

(8) Ví dụ dịch vụ tư vấn pháp lý qua website của Tổ chức ICS.

(9) Ví dụ các buổi chiếu phim về chủ đề đồng tính, giải bóng đá dành riêng cho

ngưêi đồng tính, các buổi họp cộng đồng.

(10) Ví dụ như các buổi sinh hoạt nhóm đồng đẳng, các khóa tập huấn nâng cao

năng lực dành riêng cho ngưêi đồng tính nữ

(11) Ví dụ các dịch vụ hỗ trợ cha mẹ, các chư¬ng trình tư vấn – tọa đàm dành

cho cha mẹ của Hội PFLAG (Hội phụ huynh và ngưêi thân của ngưêi đồng tính,

song tính và chuyển giới Việt Nam).

(12) Dịch vụ tư vấn trực tiếp và tư vấn qua website của Tổ chức ICS.

(13) Tên của tổ chức ®ưîc đề cập qua các nghiên cứu trưêng hợp ®ưîc trình bày

trong bài viết không phải là tên thật.

(14) Thông tin dựa trên thảo luận nhóm các thành viên của nhóm Cầu Vồng. 

(15) Thông tin thu ®ưîc từ phỏng vấn sâu chuyên viên tư vấn.

(16) Cần lưu ý rằng, do quy mô mẫu nhỏ và là khảo sát định tính nên kết quả

nghiên cứu không mang tính đại diện và khái quát cho tất cả các nhân viên xã hội

đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho ngưêi đồng tính nữ ở Hà Nội.
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